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28,57%. 
10- Gãy xương chính mũi chiếm tỷ lệ cao 71,4% 

không có sự khác biệt so với tác giả Trương Tam 
Phong 73.91%. 

11- Gãy tầng giữa sọ mặt đơn thuần chiếm tỳ lệ 
cao 76,2%, và gãy phối hợp với tầng trên là 22,2% 
phù hợp với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn 
Phong (2004) 

Kết luận: 
Qua nghiên cứu 63 trương hợp chấn thương tầng 

giữa khối sọ mặt tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung 
ương chúng tôi có kết quả sau: 

Tỉ lệ nam bị chấn thương 92,1%, nữ 7,9%, Lứa 
tuổi thường gặp từ 18 – 40 tuổi tỷ lệ 74,1%, Người làm 
nghề nông nghiệp có tỷ lệ chấn thương cao 38,1%, 
nguyên nhân chấn thương đa số là do tai nạn giao 
thông 73%, Thời gian nhập viện từ 6h-3 ngày sau 
chấn thương 69.8%, Tác nhân gây chấn thương chủ 
yếu mô tô 63,5%, Triệu chứng đau nhức 92.1%, đau 
chói 79.4%, Triệu chứng sưng nề 93.7%. Khớp cắn 
đúng 96.8%, há miệng tốt 90.5%. Đường gãy bờ dưới 
ổ mắt kết hợp với thành trước xoang hàm 25.4%. Gãy 

cung gò má có tỷ lệ 19%, gãy bờ ngoài ổ mắt 13%, 
Gãy xương chính mũi 71.4%, Gãy tầng giữa sọ mặt 
đơn thuần 76.2%, phối hợp với tầng trên 22.2%. 
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BẢO QUẢN TIM GHÉP: NHỮNG NHẬN XÉT ĐẦU TIÊN  
về hai phương pháp truyền rửa qua Động mạch chủ dưới  

hoặc tĩnh mạch chủ dưới trên ghép tim thực nghiệm 
 

Đỗ xuân hai, Phạm quốc đại 
nguyễn thị hoa, trịnh cao minh, 

Học viện quân y 
NGÔ minh Đức, Vùng 4 - Quân chủng Hải quân 

 
TÓM tắt 
Ghép tim là thành tựu y học của thế kỷ XX, trên 

thế giới nhiều nước đã ghép tim thành công. Năm 
1992, Việt Nam đã ghép tim thực nghiệm trên chuột 
nhưng chưa thành công. Đến nay trong nước ta cũng 
chưa có báo cáo nào về ghép tim trên chuột, hiện nay 
ghép tim cũng còn nhiều câu hỏi đặt ra mà chỉ có thể 
trả lời thông qua ghép tim thực nghiệm. 

Chính vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ghép tim 
thành công trên 30 chuột cống trắng tỷ lệ tim đập lại 
> 50%, tiến hành truyền bảo quả tim qua động mạch 
chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê. 

Từ khóa: ghép tim, truyền bảo quản qua tĩnh mạch 
chủ hoặc động mạch. 

Summary 
A study with rat heart transplantation model, we 

divide this study two groups. Group 1: initial flash via 
Inferior cava, group 2: initial flash via aorta. 

Result: Group 2 is more successful than group 1 
about heart beat for long time. At the longest in Group 
2 is a week. This study is primary success in our 
country. 

Key word: Heart transplantation, initial flash via 

Vena Cava or via Aorta. 
đặt vấn đề 
Ghép tim trên chuột chủ yếu phục vụ cho những 

nghiên cứu cơ bản. Trên thế giới, truyền dịch bảo 
quản tim chủ yếu qua động mạch chủ bụng, trong khi 
xây dựng mô hình ghép tim chúng tôi cũng đã tiến 
hành truyền dịch bảo quản tim thông qua tĩnh mạch 
chủ dưới, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 
mục đích: 

- Ghép tim khác chỗ thành công trên chuột 
- Xây dựng qui trình ghép tim khác chỗ trên 

chuột 
- Đánh giá hai phương pháp truyền rửa bảo quản 

tim ghép 
đối tượng và phương pháp nghiên cứu      
1. Đối tượng nghiên cứu:  
120 chuột cống trắng, trọng lượng 300 - 400gram, 

không phân biệt đực cái. 
Cơ sở nghiên cứu: tiến hành phẫu thuật tại phòng 

mổ tại khoa Phẫu thuật thực hành - Học Viện Quân Y. 
2. Phương pháp nghiên cứu: 
Chia thành 2 nhóm: 
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Nhóm 1. truyền rửa tim qua động mạch chủ- ghép 
tim khác chỗ 

- Phẫu thuật lấy tim chuột. 
Luồn catheter vào động mạch chủ đưa lên quá cơ 

hoành và bơm 5ml dung dịch Ringer Lactat 4◦C pha 
Heparin 2000 đơn vị/lít dịch. 

- Truyền rửa lại qua động mạch chủ bằng Ringer 
Lactat 4◦C pha Heparin, đặt tim trong cốc thủy tinh có 
Ringer Lactat để vào tủ lạnh 30 - 45 phút. 

Nhóm 2. Truyền rửa tim qua tĩnh mạch chủ - ghép 
tim khác chỗ 

- Phẫu thuật lấy tim chuột. 
- Truyền rửa tim qua tĩnh mạch chủ ở con cho 

tim. 
Qui trình ghép tim chuột khác chỗ: 
Dùng mô hình lấy tim chuột của Ono và Linsey 

năm 1969.Tim sau khi truyền rửa theo hai phương 
pháp trên, khâu nối tận - bên: động mạch chủ của tim 
cho với động mạch chủ bụng của chuột nhận. Khâu 
nối tận - bên động mạch phổi của tim cho với tĩnh 
mạch chủ của chuột nhận. 

 
                                   Hình 2: Mô hình Ono và Lindsey 
  
Mở bụng theo đường trắng giữa trên và dưới rốn, 

mở thêm một đường mổ ngang. Gạt ruột sang một 
bên bọc gạc ẩm. Bộc lộ động mạch và tĩnh mạch chủ 
đoạn dưới động mạch thận. Sau đó ghép tim theo mô 
hình của Ono và Lindsey. 

                 
  
 Hình 3: Đường mổ     Hình 4: Tim sau ghép khác chỗ                              

 
Hình 5 :                               Hình 6 : Đầu dò siêu âm 
Siêu âm theo dõi sau ghép         

Chúng tôi theo dõi tim ghép bằng nhìn, sờ xem tim 
còn đập không, siêu âm bằng đầu dò tần số cao.                                    

Kết quả NGHIÊN CỨU 

1. Kết quả tim đập lại sau ghép 
Nghiên cứu 60 ca ghép tim khác chỗ bảo quản tim 

theo hai phương pháp khác nhau, kết quả có sự khác 
biệt rõ rệt tim ghép đập lại sau kỹ thuật ở nhóm 2 là 
86,67% số ti ghép không đập lại hầu hết xác định 
được nguyên nhân. (bảng) 

        Tim không đập lại sau ghép Nhóm nghiên 
cứu 

Tim đập lại sau 
ghép Do bảo 

quản 
Do chảy 

máu 
Không rõ 

Nhóm 1 15/30( 50%) 2 4 9 
Nhóm  2 26/30( 86.67%)  3 1 

Tổng cộng 41/60(68%)    
 
2. Thời gian tim đập lại 
ở nhóm 2, tim đập lại sau ghép chủ yếu là 72 giờ 

đặc biệt 4 ca tim đập sau ghép đạt 1 tuần, ở nhóm 1 
thì tim đập lại sau ghép ở 1 giờ. 

                                 Tim đập lại sau ghép Nhóm nghiên 
cứu 1h 72h 1 tuần 

Nhóm 1 12 3  
Nhóm 2 3 19 4 

 
Kết luận và bàn luận 
Trong số 41 ca tim đập lại có 4 ca tim đập khoảng 

1 giờ, 5 ca tim đập lại khoảng 3 giờ, 6 ca tim đập 
khoảng 1 tuần, còn lại hầu hết là 3 ngày. 

Theo chúng tôi, tim sau ghép khác chỗ không đập 
lại do các lý do sau đây: 

- Do bảo quản 02 ca tim bị đóng băng trong nước 
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đá. 
- Có 07 ca chảy máu trong quá trình ghép phải 

kẹp động mạch để khâu nối bổ sung gây thiếu máu 
nóng ở kỳ hai của tim ghép. 

- Có 10 ca tim ghép không đập lại không rõ 
nguyên nhân, có thể tim bị tổn thương  do quá trình 
bảo quản, có thể do thời gian phẫu thuật kéo dài. 

Với kết quả tim đập lại đạt 68% nghiên cứu này là 
thành công đầu tiên tại Việt Nam về nghiên cứu ghép 
tim khác chỗ thực nghiệm, tim ghép đập lại nhiều giờ 
sau ghép. Kết quả này so với các nghiên cứu trên 
Thế giới có thể nói là đạt yêu cầu 

Nhóm 1: Truyền rửa qua động mạch chủ đây là 
phương pháp rất hay dược sử dụng trong ghép tim 
trên người,trên các động vật lớn thực nghiệm. 

Nhóm 2: Tim truyền rửa qua tĩnh mạch chủ 
phương pháp này sử dụng trong ghép tim - phổi. 

Trên thế giới, trong khi tiến hành ghép tim có thể 
sử dụng một trong hai phương pháp truyền rửa. Tuy 
nhiên, chưa có nghiên cứu nào so sánh hai phương 
pháp trên. Trên thực nghiệm chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu so sánh và nhận thấy rằng có sự khác 
biệt giữa hai nhóm. Tỷ lệ thành công (Tim ghép đập 
lại) nhóm 2 đạt cao hơn. 
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Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư đại tràng 

                                                                                          
Chu Văn Đức 

 
Tóm tắt. 
Mục đích nghiên cứu:Mô tả một số đặc điểm lâm 

sàng, mô bệnh học của ung thư đại tràng. Đánh giá 
hình thái tổn thương ung thư đại tràng qua nội soi. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 43 
bệnh nhân ung thư đại tràng đã được chẩn đoán bằng 
mô bệnh học tại khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện K 
Hà Nội. 

Kết quả: Tuổi mắc bệnh trung bình là 56,8  
10,95, chủ yếu ở độ tuổi từ 40 - 70. Tiền sử  viêm đại 
tràng mạn tính chiếm tỷ lệ cao (27,9%). Triệu chứng 
đau bụng là dấu hiệu hay gặp nhất (97,7%). Tỷ lệ 
bệnh nhân ỉa phân máu, nhầy mũi chiếm tỷ lệ khá 
cao (83,7%). Ung thư đại tràng sigma chiếm tỷ lệ cao 
(34,9%) và thấp nhất là đại tràng ngang (14%). Ung 
thư đại tràng gặp chủ yếu ở giai đoạn Dukes B, 
Dukes C. Ung thư biểu mô tuyến biệt hoá vừa chiếm 
tỷ lệ cao nhất. Độ ác tính thấp chiếm tỷ lệ cao 
(74,4%), độ ác tính cao  25,6%. Ung thư thể sùi 
chiếm ưu thế (34.9%), thể loét chiếm 18,6%, thấp 
nhất là thể thâm nhiễm chiếm 16,3%.  

Từ khóa: lâm sàng, ung thư đại tràng 
Summary 
Study on the clinical, sub-clinical characteristic 

of colorectal cancer 
Research purposes: To describe some clinical 

features, histopathology of colon cancer. To assess 
morphological lesions of colon cancer by endoscopy.  

Subjects and methods of research: 43 colon 
cancer patients were diagnosed by histopathology in 
surgery patients - Hanoi K Hospital  

Results: The mean age was 56.8 ± 10.95, mostly 
aged from 40 to 70. History of chronic inflammation of 
the colon accounted for high proportion (27.9%). 
Symptoms of abdominal pain were the most common 
sign (97.7%). Rate of patients who went to stool with 
blood or nasal mucus was quite high (83.7%). Sigma 
colon cancer accounted for high proportion (34.9%) 
and the lowest level was colon cancer (14%). 
Colorectal cancer encountered mainly in the stages of 
Dukes B, Dukes C. Carcinoma accounted for the 
highest rates. The level of low malignant  occupied 
high rate (74.4%), The level of high malignant  
accounted for only 25.6%. Scabrous cancer was 
dominant (34.9%), ulcers accounted for 18.6%, 
infiltration occupied the lowest rate with 16.3%.  

Keywords: clinical, colon cancer 
Đặt vấn đề 
Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO) thì 

mỗi năm trên thế giới có > 875000 người mới mắc 
ung thư đại tràng và khoảng nửa triệu người chết vì 
bệnh này [1]. Tỷ lệ mắc ung thư đại tràng khác nhau 
đáng kể giữa các vùng trên thế giới. ở nước phát triển 
tỷ lệ này cao gấp 4-10 lần các nước đang phát triển. ở 
Việt Nam, ung thư đại tràng đứng thứ 5 sau ung thư 
dạ dày, phổi, vú, vòm và xu hướng ngày càng cao 
theo đà phát triển của đất nước. Trong ung thư đường 
tiêu hoá thì ung thư đại tràng đứng thứ hai sau ung 
thư dạ dày. Theo thống kê của bệnh viên K, tỷ lệ mắc 
ung thư đại tràng là 9% tổng số bệnh nhân ung thư 
[5]. Tuy nhiên đây là loại ung thư có tiên lượng tốt 
nhất trong các ung thư đường tiêu hoá. Các biện pháp 


